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au giai đoạn phát triển mạnh 
mẽ về quy mô FDI với “bất kỳ 
giá nào”, Trung Quốc đã nhận 

ra những tác động tiêu cực không có lợi 
cho nước này như: không có sự cải thiện 
đáng kể về trình độ khoa học - công nghệ 
cho Trung Quốc; sản phẩm của Trung 
Quốc mới dừng lại ở sản xuất với số lượng 
lớn nhưng hàm lượng khoa học - công nghệ 
chưa cao. Kết quả,Trung Quốc chưa trở 
thành cường quốc về khoa học và công 
nghệ và mới dừng lại với vai trò là “công 
xưởng của thế giới”. Trung Quốc còn phải 
đối mặt với tình trạng ô nhiễm môi trường 
ngày càng tăng do không kiểm soát được 
công nghệ, tình trạng nền kinh tế rơi vào 
tăng trưởng “nóng” và nhiều vấn đề tiêu 
cực khác(1). 

Sự kiện Trung Quốc gia nhập WTO là 
tất yếu khách quan trong quá trình Trung 
Quốc hội nhập kinh tế quốc tế. Gia nhập 
WTO không chỉ đem lại thuận lợi mà còn 
đưa đến những thách thức đối với Trung 
Quốc trong phát triển kinh. Điều này đòi 
hỏi Trung Quốc phải điều chỉnh chính 
sách phát triển kinh tế nói chung và chính 
sách thu hút FDI nói riêng với mục đích 

đưa kinh tế phát triển cả về quy mô lẫn 
chất lượng, với một vị trí hàng đầu trong 
phát triển kinh tế trên thế giới(2). 

1. Nội dung điều chỉnh chính sách thu hút 

FDI 

1.1. Chính sách pháp lý  

� Điều chỉnh Luật, quy định 

Từ khi gia nhập WTO năm 2001 cho 
đến nay, Trung Quốc tiếp tục hoàn thiện 

khung khổ pháp lý theo những cam kết với 
WTO. Trung Quốc đã sửa đổi một loạt luật 
và quy định và ban hành một số luật và 
các quy định mới. Tháng 11- 2001, quy 
định về mua lại và sáp nhập cho doanh 
nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài (FFE) 
được ban hành. Thông qua quy định này, 
Trung Quốc đã tạo cơ sở pháp lý cho các 
hình thức đầu tư nước ngoài trở nên phong 

phú hơn, thu hút hơn nữa các công ty 
xuyên quốc gia (TNCs) đến đầu tư, từ đó 
nâng cao chất lượng nguồn vốn này. Quy 
định này được thực thi vào tháng 1-2002 
và được sửa đổi bổ sung năm 2004. 

Năm 2006, Chính phủ Trung Quốc tiếp 

tục điều chỉnh Luật đầu tư nước ngoài lần 

S 
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thứ 4. Bên cạnh đó một loạt các quy định 

cũng được ban hành để đảm bảo sự cạnh 

tranh bình đẳng hơn giữa các doanh 

nghiệp trong nước và các doanh nghiệp sử 

dụng vốn nước ngoài. Trung Quốc đã ban 

hành và sửa đổi các đạo luật và chính sách 

tự do hơn nhằm khuyến khích đầu tư vào 

các ngành công nghiệp có hàm lượng kỹ 

thuật và công nghệ cao như:  Luật sở hữu 

trí tuệ và chính sách thúc đẩy phát triển 

kinh tế tư nhân và những luật này tiếp tục 

bổ sung và sửa đổi vào năm 2007.   

 � Phạm vi điều chỉnh 

- Điều chỉnh theo ngành và lĩnh vực 
kinh tế 

Trên cơ sở thực hiện những cam kết với 

WTO đồng thời thực hiện chiến lược lâu 

dài hướng về xuất khẩu, Trung Quốc đã 

ban hành Danh mục đầu tư và có hiệu lực 

từ ngày 1-4-2002 với mục đích phát triển 

các ngành sản xuất ở Trung Quốc đáp ứng 

những mục tiêu mà Trung Quốc đề ra. 

Trên nguyên tắc mở cửa và tự do hoá 

đầu tư và phát triển các lợi thế của Trung 

Quốc, trong quyết định này, Trung Quốc 

đã nâng hạng mục khuyến khích đầu tư từ 

116 hạng mục lên thành 262 hạng mục, 

tập trung khuyến khích các nhà đầu tư 

nước ngoài đầu tư vào cải tạo sản xuất 

nông nghiệp truyền thống và phát triển 

ngành này theo hướng hiện đại hoá và đáp 

ứng yêu cầu của kinh tế thị trường. Bên 

cạnh đó, Trung Quốc khuyến khích đầu tư 

vào cơ sở hạ tầng và các ngành sản xuất cơ 

bản như: giao thông, năng lượng và 

nguyên vật liệu. Trong việc điều chỉnh đầu 

tư vào các ngành, Trung Quốc khuyến 

khích đầu tư vào các ngành kỹ thuật cao, 

công nghệ mới của thế giới như công nghệ 

điện tử, sinh học, nguyên vật liệu mới và 

ngành hàng không vũ trụ, khuyến khích 

đầu tư vào lĩnh vực R&D. Với mục tiêu 

đưa nền kinh tế phát triển toàn diện, 

Trung Quốc đã khuyến khích đầu tư vào 

các ngành công nghiệp truyền thống với kỹ 

thuật mới, đầu tư vào lĩnh vực sử dụng 

tổng hợp nguồn tài nguyên và tái sinh tài 

nguyên, bảo vệ môi trường sinh thái và 
quản lý đô thị. 

Cùng với việc nâng các hạng mục được 

đầu tư, các ngành bị hạn chế đầu tư cũng 

được giảm mạnh, từ 112 xuống còn 75 và 

sẽ tiếp tục giảm theo lộ trình đã cam kết 

với WTO. Các ngành nhạy cảm với chính 

trị, an ninh xã hội trước đây vốn bị cấm 

nay cũng được phép đầu tư như: bưu chính 

viễn thông, khí đốt, ngân hàng, bảo hiểm, 

dịch vụ tư vấn pháp luật. 

Tháng 11-2004, Trung Quốc ban hành 

Danh mục hướng dẫn đầu tư nước ngoài 

mới và có hiệu lực từ tháng 1-2005 gồm có 

3 hạng mục đó là các ngành khuyến khích 

đầu tư, các ngành cấm đầu tư và các 

ngành hạn chế đầu tư. Những ngành 

khuyến khích đầu tư được hưởng chế độ 

ưu đãi đặc biệt về thuế, được phép đầu tư 

dưới tất cả các hình thức còn các ngành và 

lĩnh vực hạn chế đầu tư chỉ được phép lựa 

chọn hình thức doanh nghiệp liên doanh. 

Một điểm mới trong lần điều chỉnh này là 

các ngành không được đề cập đến trong 

danh mục hướng dẫn đầu tư nước ngoài và 

không thuộc ngành hạn chế đầu tư trong 

các quy định khác của Chính phủ là những 

ngành được phép đầu tư. Đồng thời số 

lượng ngành hạn chế đầu tư tiếp tục giảm. 

Năm 2006, Chính phủ Trung Quốc tiếp tục 
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điều chỉnh Luật đầu tư nước ngoài lần thứ 

4 với hai biện pháp điều chỉnh cơ bản: Một 

là, các điều khoản cho phép các nhà đầu tư 

nước ngoài sáp nhập và mua lại các doanh 

nghiệp nhà nước, nhằm quản lý tốt hơn 

đầu tư nước ngoài và tăng cường tính 

minh bạch trong quá trình điều tiết và 

quản lý vốn đầu tư; Hai là, danh mục các 

chỉ dẫn đầu tư nước ngoài trong các ngành 

công nghiệp, nhằm giới hạn đầu tư nước 

ngoài trong các ngành cụ thể theo ba loại: 

khuyến khích đầu tư, hạn chế đầu tư và 
cấm đầu tư. 

- Điều chỉnh theo phát triển kinh tế 
vùng 

  Trung Quốc là quốc gia đất rộng người 

đông, sự chênh lệch trong phát triển các 

vùng, miền là rất lớn. Để khoảng cách này 

được rút ngắn, chính sách thu hút FDI của 

Trung Quốc đã được điều chỉnh theo 

hướng phát triển kinh tế vùng. Sau giai 

đoạn tập trung phát triển các khu vực ven 

biển thuộc các tỉnh miền Đông của Trung 

Quốc với các đặc khu kinh tế, khu chế xuất 

được đầu tư công nghệ cao, số vốn đầu tư 

lớn nên đã tạo ra bước phát triển nhanh 

chóng của khu vực này. Từ thành công này 

Trung Quốc khuyến khích đầu tư trực tiếp 

nước ngoài vào miền Trung và miền Tây, 

đặc biệt là miền Tây với chủ trương “tiến 

về miền Tây”. Hiện nay khoảng cách chênh 

lệch giữa miền Đông và miền Tây khá lớn. 

Theo số liệu thống kê của Trung Quốc, 

GDP bình quân đầu người năm 2008 của 

khu vực miền Tây ít hơn 45,6% so với khu 

vực miền Đông. Tương tự, đầu tư tính theo 

đầu người ở miền Tây ít hơn 60% và thu 

nhập bình quân đầu người ít hơn 43,6% so 

với miền Đông. Vì vậy, Trung Quốc rất coi 

trọng đầu tư phát triển miền Tây. Khai 

thác và phát triển miền Tây là chiến lược 

kinh tế - xã hội lớn của Trung Quốc, một 

phần trong chiến lược hiện đại hóa của đất 

nước trong thế kỷ XXI. Trung Quốc xác 

định thực hiện chiến lược này trong 50 

năm, chia làm 3 giai đoạn nhằm thực hiện 

các mục tiêu chủ yếu là đẩy mạnh phát 

triển cơ sở hạ tầng, giúp thực lực cạnh 

tranh của miền Tây tăng lên toàn diện, 

thực hiện đô thị hóa hơn 50% các vùng 

thuộc miền Tây, đưa miền Tây phát triển 

ngang bằng miền Đông vào năm 2050. 

Trong giai đoạn 2000 - 2009, Trung Quốc 

đã đầu tư 2.200 tỷ NDT (hơn 323 tỷ USD) 

xây dựng 120 dự án lớn ở khu vực miền 

Tây và đã tạo ra những thay đổi to lớn ở 

khu vực này. Theo ủy ban Cải cách và 

phát triển Trung Quốc, năm 2009, chính 

phủ Trung Quốc đã quyết định khởi công 

xây dựng mới 18 công trình trọng điểm, 

tổng quy mô đầu tư là 468,9 tỷ Nhân dân 

tệ. Những công trình trọng điểm này bao 

gồm: tuyến đường sắt Thành Đô (tỉnh Tứ 

Xuyên)- Lan Châu (tỉnh Cam Túc), đường 

sắt Trùng Khánh (Quý Dương), đường sắt 

Côn Minh – Nam Ninh, đường cao tốc 

Quảng Nguyên - Nam Sung, đầu mối thủy 

lợi Đình Tử Khẩu sông Gia lăng (Tứ 

Xuyên), nâng cấp mở rộng sân bay Song 

Lưu Thành Đô, sân bay nhỏ miền Tây, xây 
dựng điện lực vùng chưa có điện… 

Với mục tiêu xây dựng một xã hội hài 

hoà, Trung Quốc đã kêu gọi các doanh 

nghiệp nước ngoài đầu tư vào các ngành có 

lợi thế tiềm năng về môi trường, năng 

lượng, nguồn nhân lực, kỹ thuật và thị 

trường với các ưu đãi về các hạng mục đầu 

tư, vốn, thuế hơn hẳn các khu vực khác 
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trên lãnh thổ Trung Quốc. Bên cạnh đó các 

tỉnh, khu tự trị, thành phố trực thuộc tỉnh 

và khu tự trị của khu vực miền Tây và 

miền Trung được lựa chọn các khu kinh tế 

ở địa phương được phép thành lập Khu 

phát triển cấp Nhà nước(3). Kết quả, dòng 

vốn FDI vào khu vực miền Tây và miền 

Trung tăng mạnh với tỷ lệ tăng trưởng cao 

hơn hẳn miền Đông.  

1.2. Chính sách tài chính  

Trước khi Trung Quốc gia nhập WTO, 
Trung Quốc đã thực hiện chính sách 
khuyến khích các doanh nghiệp nước ngoài 
đầu tư vào Trung Quốc. Sau khi gia nhập 
WTO Trung Quốc vẫn tiếp tục thực hiện 
chính sách này nhưng những ưu đãi đối 
với đầu tư trực tiếp nước ngoài có sự thay 
đổi theo những cam kết với WTO và mục 
tiêu phát triển của Trung Quốc. Các ưu 
đãi được Trung Quốc thực thi như: Chính 
sách ưu đãi về thuế đối với đầu tư vào các 
ngành, vùng, hướng về xuất khẩu mà 
Trung Quốc khuyến khích; chính sách hỗ 
trợ tài chính như tạo điều kiện cho các 
FFE tiếp cận được nguồn vốn từ các tổ 
chức tín dụng ngân hàng và từ thị trường 
chứng khoán; Chính phủ Trung Quốc còn 
cung cấp dịch vụ tránh sự rủi ro chính trị 
và bảo đảm quyền lợi cho nhà đầu tư. 

� Chính sách thuế: 

  Quá trình điều chỉnh chính sách thuế 

của Trung Quốc đã tạo ra hệ thống thuế 

hiện hành của Trung Quốc gồm 26 loại 

thuế và được chia thành 8 nhóm tùy theo 

tính chất và chức năng. 

Nội dung cụ thể như sau: 

- Nhóm 1: Nhóm thuế doanh thu gồm 3 

loại thuế với thuế giá trị gia tăng, thuế 

tiêu thụ và thuế kinh doanh. Các loại thuế 

này được đánh trên doanh thu bán hàng 
hóa, dịch vụ. 

- Nhóm 2: Nhóm thuế thu nhập với 

thuế thu nhập doanh nghiệp, thuế thu 

nhập doanh nghiệp nước ngoài và thuế thu 

nhập cá nhân. Kể từ ngày 1-1-2008, Luật 

thuế thu nhập doanh nghiệp mới thay thế 

cho thuế thu nhập doanh nghiệp (áp dụng 

cho doanh nghiệp trong nước) và thuế thu 

nhập doanh nghiệp nước ngoài. Các loại 

thuế này đánh vào lợi nhuận kinh doanh 

và thu nhập cá nhân. 

- Nhóm 3: Nhóm thuế tài nguyên với 

thuế tài nguyên và thuế sử dụng đất đô 

thị. Các loại thuế này được áp dụng vào 

việc khai thác tài nguyên và những người 
sử dụng đất. 

- Nhóm 4: Nhóm thuế cho những mục 

đích đặc biệt với thuế bảo trì và xây dựng 

thành phố, thuế sử dụng đất nông nghiệp, 

thuế điều chỉnh định hướng đầu tư tài sản 

cố định, thuế tăng giá trị đất và thuế mua 
phương tiện vận chuyển. 

- Nhóm 5: Nhóm thuế tài sản bao gồm 

thuế nhà, thuế bất động sản đô thị và thuế 
thừa kế. 

- Nhóm 6: Nhóm thuế hành vi với thuế 

sử dụng phương tiện vận chuyển, thuế 

giấy phép sử dụng phương tiện vận 

chuyển, thuế tem, thuế chứng thư, thuế 

chuyển nhượng chứng khoán, thuế sát 

sinh và thuế tiệc. Các loại thuế này được 

áp dụng trên các hành vi cụ thể. 

- Nhóm 7: Nhóm thuế nông nghiệp bao 
gồm thuế nông nghiệp và thuế chăn nuôi. 

- Nhóm 8: Nhóm thuế xuất nhập khẩu 

với thuế nhập khẩu và thuế xuất khẩu và 
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thuế tiêu thụ đặc biệt được áp dụng cho 

việc xuất khẩu hoặc nhập khẩu hàng hóa 
vào lãnh thổ Trung Quốc. 

Trong đó, hoạt động đầu tư trực tiếp 

nước ngoài chịu 14 loại thuế. Các loại thuế 

đó là: thuế giá trị gia tăng, thuế tiêu thụ, 

thuế kinh doanh, thuế thu nhập doanh 

nghiệp đầu tư nước ngoài, thuế thu nhập 

cá nhân, thuế tài nguyên, thuế tăng giá trị 

đất, thuế bất động sản đô thị, thuế giấy 

phép sử dụng phương tiện vận chuyển, 

thuế tem, thuế chứng thư, thuế sát sinh, 

thuế nông nghiệp và thuế xuất nhập khẩu. 

Các doanh nghiệp Hoa Kiều có vốn đầu tư 

trực tiếp nước ngoài phải chịu thuế như 

người nước ngoài và các doanh nghiệp có 

vốn đầu tư trực tiếp nước ngoài khác. 

Sự điều chỉnh chính sách thuế của 

Trung Quốc được dẫn chứng cụ thể như 
sau: 

Nhằm tạo ra môi trường đầu tư thuận 

lợi cho các doanh nghiệp có vốn đầu tư 

nước ngoài, Trung Quốc đã ban hành Luật 

thuế thu nhập doanh nghiệp. Khi Luật 

thuế thu nhập doanh nghiệp có hiệu lực từ 

ngày 1-1-2008 cũng là thời điểm không còn 

sự khác biệt mà thay vào đó là sự thống 

nhất các mức thuế thu nhập giữa doanh 

nghiệp trong nước và các doanh nghiệp có 

vốn đầu tư nước ngoài (FIEs). Hướng điều 

chỉnh chính sách thuế tập trung nhằm thu 

hút nguồn vốn FDI đã được mở rộng sang 

các loại thuế khác như “Tiền sử dụng đất 

của các FIEs và người nước ngoài” bị xóa 

bỏ. Ngoài ra, “thuế sử dụng tàu, xe” đối với 

các cá nhân và doanh nghiệp trong nước 

và “thuế môn bài tàu, xe” đối với các cá 

nhân và doanh nghiệp nước ngoài đã được 

thống nhất thành “thuế tàu, xe” được áp 

dụng vào tất cả các đối tượng là cá nhân, 

doanh nghiệp, tổ chức trong nước và nước 
ngoài(4). 

 Việc cải cách hệ thống thuế của Trung 

Quốc trong đó có chính sách thuế đối với 

đầu tư trực tiếp nước ngoài đã góp phần 

tạo nên một hệ thống thuế hợp lý hơn, vừa 

đáp ứng những yêu cầu của WTO, vừa 

mang lại lợi ích để thúc đẩy kinh tế Trung 
Quốc phát triển.  

Trong các hạng mục thuế của Trung 

Quốc  hiện hành, các hạng mục thuế cơ 

bản là các loại thuế gián tiếp từ các hàng 

hóa và dịch vụ và các loại thuế thu nhập 

trực tiếp từ các cá nhân và doanh nghiệp. 

Đầu tư trực tiếp nước ngoài được coi là một 

bộ phận tham gia vào nền kinh tế Trung 

Quốc thì tất yếu phải chịu tác động của các 

hạng mục thuế kể trên trong đó có thuế 

VAT và thuế thu nhập của doanh nghiệp 

và cá nhân. Sau khi gia nhập WTO, Trung 

Quốc đã có những điều chỉnh các nguồn 

vốn này để điều tiết cung cầu và theo 

hướng thu hút đầu tư trong đó có đầu tư 

trực tiếp nước ngoài. 

Thuế VAT thu được chủ yếu từ nguồn 

nhập khẩu các loại hàng hóa và một số 

dịch vụ, được áp dụng trên cơ sở sản xuất 

(production- based VAT) thay cho thuế 

VAT dựa trên cơ sở tiêu thụ (consumtion – 

based VAT). Như vậy, các hoạt động đầu 

tư dùng vốn đầu tư lớn sẽ phải chịu mức 

thuế cao hơn. 

Cũng giống như những sản phẩm trong 

nước, hàng nhập khẩu cũng phải chịu mức 

thuế giá trị gia tăng (VAT) với các mức 

thuế hiện nay là 13% và 17%. Việc áp 
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dụng thuế VAT cũng ảnh hưởng đến sản 

xuất của các doanh nghiệp dùng vốn đầu 

tư nước ngoài vì nó có thể làm tăng giá các 

yếu tố đầu vào của sản xuất, từ đó làm 

tăng chi phí sản xuất và hiệu quả kinh 

doanh có thể giảm sút. Chính vì vậy, 

Trung Quốc đã điều chỉnh mức thuế VAT 

đối với một số mặt hàng như các sản phẩm 

nghe nhìn và các dạng ấn phẩm điện tử 

nhập khẩu được giảm từ 17% xuống còn 

13% từ ngày 15/9/2007 và một số sản 

phẩm khác được nhập vào các đặc khu 

kinh tế cũng có thể được giảm hoặc miễn 

thuế. Thuế VAT còn được điều chỉnh từ áp 

dụng trên cơ sở sản xuất chuyển sang áp 

dụng trên cơ sở tiêu thụ được thí điểm tại 

vùng Đông Bắc Trung Quốc. 

Tuy nhiên Trung Quốc cũng rất chú 

trọng các mục tiêu phát triển kinh tế - xã 

hội của mình. Vì vậy mà trong chính sách 

đối với VAT có đặc điểm thường không 

được hoàn đủ thuế đối với hàng xuất khẩu. 

Năm 2003, các khoản nợ hoàn thuế chiếm 

khoảng 2,1% GDP. Trong khi thuế VAT 

thường được duy trì ở mức 13% hoặc 17% 

tùy vào loại hàng hóa có liên quan.  

Để đảm bảo hiệu quả của FDI, cũng 

như sự phát triển bền vững. Trung Quốc 

đã có những quy định mức thuế cao hơn 

đối với các hàng hóa nhạy cảm  như các 

hàng hóa liên quan đến năng lượng phải 

chịu mức thuế xuất khẩu từ 5% - 15% từ 

tháng 11-2007 nhằm hạn chế đầu tư vào 

các ngành liên quan và cắt giảm các mặt 

hàng xuất khẩu từ đó có thể giảm thặng 

dư thương mại đang nghiêng về Trung 

Quốc trong cán cân thương mại với nhiều 

nước khác trên thế giới. Đánh giá chung 

thuế VAT được Chính phủ Trung Quốc 

được xem là một công cụ chính sách kinh 

tế để điều tiết nền kinh tế Trung Quốc nói 

chung và hoạt động đầu tư nước ngoài tại 
Trung Quốc nói riêng. 

Chính phủ Trung Quốc còn dùng thuế 

trực thu bao gồm thuế thu nhập cá nhân 

và thuế thu nhập doanh nghiệp để điều 

tiết, hoạt động đầu tư trực tiếp nước ngoài 

tại Trung Quốc. Năm 2004, thuế thu nhập 

cá nhân chiếm 7,2% và doanh nghiệp 

chiếm 16,4% trong tổng nguồn thu thuế. 

Thuế thu nhập doanh nghiệp gồm hai hệ 

thống khác biệt, một loại được áp dụng cho 

các doanh nghiệp trong nước và một loại 

cho các doanh nghiệp nước ngoài với cơ chế 

ưu đãi. Các doanh nghiệp dùng vốn đầu tư 

nước ngoài trong các đặc khu kinh tế và 

các khu vực khác được hưởng mức thuế ưu 

đãi từ 15% - 24%. Ngược lại, các doanh 

nghiệp trong nước phải chịu mức thuế ấn 

định là 33%. Trung Quốc sử dụng chính 

sách thuế như vậy nhằm thu hút đầu tư 

nước ngoài vào Trung Quốc nhưng sự khác 

biệt đó cũng chính là sự bất cập trong 

chính sách thuế của Trung Quốc và đưa 

đến những tác động tiêu cực như tạo ra 

tâm lý bị phân biệt đối xử đối với các 

doanh nghiệp dùng vốn đầu tư trong nước 

và lợi dụng chính sách này để thực hiện 

đầu tư nước ngoài “giả mạo”. Khắc phục sự 

bất cập này và tạo ra một môi trường đầu 

tư minh bạch và thuận lợi, Trung Quốc đã 

cố gắng khắc phục sự bất cập này. Từ ngày 

01/01/2008, Trung Quốc đã thống nhất hai 

hệ thống thuế này thành một. Các doanh 

nghiệp dùng vốn trong nước và các doanh 

nghiệp dùng vốn nước ngoài đều cùng chịu 

một mức thuế thu nhập doanh nghiệp như 
nhau. 



nguyễn thu hạnh 
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Chính sách tiền tệ: 

Trong chính sách tiền tệ của Trung 

Quốc bao gồm chính sách về tỷ giá, chính 

sách về lãi suất, chính sách dự trữ tiền tệ 

và hoạt động của hệ thống ngân hàng, 

chính sách về các công cụ tiền tệ và tín 

dụng. Trung Quốc chủ trương điều chỉnh 

chính sách tiền tệ theo hướng lúc “thắt 
chặt”, lúc “nới lỏng” 

 - Chính sách tỷ giá ngoại hối: Chính 

sách tỷ giá ngoại hối đối với Trung Quốc 

sau khi gia nhập WTO không có những 

thay đổi đáng kể. Với chủ trương định giá 

đồng NDT theo đồng USD thấp hơn so với 

thực tế. Bởi sự tăng giá mạnh đồng NDT 

sẽ tạo ra khó khăn cho Trung Quốc trong 

việc kiềm chế lạm phát và bất lợi cho xuất 

khẩu của Trung Quốc, làm cho dòng vốn 

đầu tư vào thị trường bất động sản giảm 

và khó khăn cho Trung Quốc trong nỗ lực 

thu hút nguồn vốn đầu tư trực tiếp vào 

Trung Quốc khi giá trị đồng USD thấp hơn 

so với đồng NDT. Các nhà đầu tư sẽ 

chuyển hướng đầu tư sang các nền kinh tế 

khác có giá trị đồng USD cao hơn. 

Khi gia nhập WTO tháng 12-2001, 

Trung Quốc tuyên bố thực hiện cam kết sẽ 

dần điều chỉnh chính sách tiền tệ nhưng 

sự điều chỉnh của Trung Quốc về tỷ giá hối 

đoái được thực hiện rất chậm. Trước sức ép 

của các đối tác thương mại với Trung Quốc 

trong đó có thể kể như Mỹ, EU và Nhật 

Bản, Trung Quốc buộc phải điều chỉnh 

chính sách tỷ giá hối đoái. Ngày 21-7-

2005, Đồng NDT được nâng giá trị lên 

2,1% với chủ trương “tỷ giá hối đoái thả 

nổi có kiểm soát”. Nhưng trước cuộc khủng 

hoảng tài chính toàn cầu, Trung Quốc thực 

hiện chính sách cố định tỷ giá hối đoái 

nhằm đối phó với khủng hoảng. Tháng 7-

2008, Trung Quốc “ trói ” đồng NDT với 

mức 6,83 NDT/USD. Quan điểm này của 

Trung Quốc đã tạo ra bất lợi cho các đối 

tác thương mại lớn của Trung Quốc và tới 

cán cân thương mại toàn cầu, ảnh hưởng 

đến phát triển kinh tế thế giới. Sự phản 

đối chính phủ Trung Quốc từ Mỹ và các 

nước khác đã buộc Chính phủ Trung Quốc 

phải tiếp tục điều chỉnh chính sách tỷ giá 

hối đoái. Tháng 6-2010, Trung Quốc tuyên 

bố nối lại cải cách tỷ giá hối đoái đồng 

NDT và tăng tính linh hoạt tiền tệ.  

- Chính sách lãi suất: Trung Quốc sử 

dụng lãi suất để kiểm soát dòng vốn đầu 

tư vào Trung Quốc, thúc đẩy các hoạt động 

thương mại, tín dụng và hoạt động sản 

xuất ở trong nước.   

Trước cuộc khủng hoảng kinh tế toàn 

cầu từ năm 2008 cho đến nay, Trung Quốc 

đã điều chỉnh chính sách tiền tệ của mình 

đó là vừa thắt chặt vừa nới lỏng. Bước 

sang năm 2010, trước áp lực trong quan hệ 

kinh tế quốc tế đặc biệt là áp lực của các 

đối tác lớn trong thương mại và đầu tư, 

Trung Quốc tiếp tục nới lỏng chính sách 

tiền tệ. Theo thông báo của Ngân hàng 

Nhân dân Trung Quốc (PBOC) ngày 8-7-

010, Trung Quốc sẽ tiếp tục từng bước nới 

lỏng chính sách tiền tệ. PBOC cho biết sẽ 

áp dụng các công cụ tiền tệ khác nhau 

nhằm bảo đảm tăng hợp lý nguồn cung 

tiền và điều chỉnh cơ cấu tín dụng để giảm 

thiểu các nguy cơ tiềm ẩn. PBOC cũng tiếp 

tục khẳng định sẽ cải thiện cơ chế tỷ giá 

nhân dân tệ và điều chỉnh tỷ giá hợp lý. 
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1.3. Chính sách khác 

� Chính sách sở hữu 

Trước khi gia nhập WTO, Trung Quốc 

đã thừa nhận chính sách đa sở hữu, thừa 

nhận sở hữu tư nhân trong đó có sở hữu 

của các nhà đầu tư nước ngoài tại Trung 

Quốc. Nhưng thực tế chính sách sở hữu 

của Trung Quốc vẫn còn có hạn chế về tài 

sản sở hữu của các doanh nghiệp nước 

ngoài đầu tư tại Trung Quốc. Trung Quốc 

vẫn chưa có luật về bảo vệ quyền sở hữu 

tài sản tư. Hạn chế của chính sách sở hữu 

đã trở thành trở ngại trong thu hút FDI 

vào Trung Quốc. Khắc phục trở ngại này, 

Trung Quốc đã ban hành Luật sở hữu tài 

sản tư vào tháng 3-2007. Luật Sở hữu tài 

sản quy định quyền sở hữu tài sản công và 

sở hữu tài sản sẽ được bảo vệ bình đẳng 

trước pháp luật. Như vậy, tài sản của các 

nhà đầu tư nước ngoài được bảo vệ tốt hơn 

về mặt pháp luật. Luật sở hữu tài sản tư 

là bước đi quan trọng giúp Trung Quốc 

thoát khỏi chính sách bình quân vốn ăn 

sâu trong xã hội để chuyển mạnh sang nền 

kinh tế thị trường. 

� Chính sách đất đai 

Từ sau khi gia nhập WTO, kinh tế 

Trung Quốc có thêm động lực mạnh mẽ để 

thúc đẩy kinh tế phát triển. Sự bùng nổ 

tăng trưởng kinh tế của Trung Quốc dẫn 

đến diện tích đất được huy động ngày càng 

lớn đặc biệt đất được huy động cho công 

nghiệp, xây dựng, khai thác tài nguyên. 

Điều đó dẫn đến những khó khăn, xung 

đột xảy ra giữa các ngành, lĩnh vực của 

nền kinh tế. Đặc biệt là sự xung đột giữa 

các nhóm lợi ích trong xã hội xung quanh 

vấn đề sử dụng đất ở Trung Quốc. Trong 

các vụ khiếu kiện, thì khiếu kiện xung 

quanh vấn đề đất đai là lớn nhất. Bộ Công 

an Trung Quốc cho biết trong năm 2005, 

con số được báo cáo về số vụ khiếu kiện 

đông người lên đến 87.000, tăng 6,6% so 

với năm 2004 và tăng 50% so với năm 

2003. Chính vì vậy, chính sách đất đai của 

Trung Quốc buộc phải điều chỉnh cho phù 

hợp(5). 

Ngày 27-6-2009, Luật Trọng tài giải 
quyết tranh chấp kinh doanh, nhận thầu 
đất đai nông thôn đã được Quốc hội Trung 
Quốc thông qua, nhằm giải quyết những 
tranh chấp về đất đai trong khu vực nông 
thôn Trung Quốc. Những việc tranh chấp, 
nhận thầu kinh doanh đất nông thôn bao 
gồm: 

  + Việc giải quyết những phát sinh 

trong nhận thầu đất đai nông thôn do ký 
kết, thực hiện, thay đổi, hủy bỏ, chấm dứt. 

  + Tranh chấp phát sinh do quyền kinh 

doanh nhận thầu đất nông thôn. 

  + Tranh chấp do phát sinh xâm phạm 

quyền kinh doanh nhận thầu đất nông 

thôn. 

  + Tranh chấp do phát sinh xâm phạm 

quyền kinh doanh nhận thầu đất nông 

thôn theo các quy định khác của Luật 

pháp và các quy định pháp quy. 

Bên cạnh đó tranh chấp phát sinh do 
việc tịch thu và bồi thường đất nông 
nghiệp thuộc quyền sở hữu tập thể, không 
thuộc phạm vi quản lý của ủy ban trọng 
tài nhận thầu đất nông thôn, có thể thông 
qua các phương án giải quyết như xem xét 
các thủ tục hành chính hoặc tố tụng. 
Trong giải quyết các tranh chấp, Luật 
nhấn mạnh trách nhiệm của các cấp chính 
quyền địa phương trong giải quyết tranh 
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chấp. Việc ban hành Luật Trọng tài giải 
quyết tranh chấp kinh doanh, nhận thầu 
đất đai nông thôn đã tạo ra cơ sở pháp lý 
đến các doanh nghiệp có vốn đầu tư nước 
ngoài đầu tư vào sản xuất nông nghiệp 
hoặc có sử dụng đất đai trong khu vực 
nông thôn để xây dựng cơ sở kinh 
doanhcũng như giải quyết thỏa đáng lợi 
ích của Trung Quốc khi có tranh chấp xảy 
ra(6). 

� Chính sách lao động 

Từ sau khi gia nhập WTO, Trung Quốc 

đặt mục tiêu nâng cao chất lượng lực lượng 

lao động nhằm đưa nền kinh tế Trung 

Quốc từ phát triển theo quy mô chuyển 

sang phát triển theo chiều sâu, tạo ra sự 

đột phá về kỹ thuật trong sản xuất, tạo ra 

các thương hiệu cho các sản phẩm Trung 

Quốc trên thị trường thế giới. Hiện nay 

hàng hóa Trung Quốc được sản xuất nhiều 

nhưng để có thương hiệu như các hàng hóa 

của các nước phát triển khác thì không 

nhiều. Bởi vì Trung Quốc còn hạn chế về 

công nghệ. Đội ngũ nhân lực có trình độ 

cao không phải là nhiều là nguyên nhân 

chính dẫn đến hạn chế về kỹ thuật sản 

xuất. Hiện nay, mức độ phát triển nhân 

tài của Trung Quốc so với các nước phát 

triển khác trên thế giới vẫn còn một 

khoảng cách khá lớn và chưa thật sự đáp 

ứng yêu cầu phát triển kinh tế – xã hội 

của Trung Quốc. Mặc dù, Trung Quốc có số 

lượng các nhà nghiên cứu khoa học rất lớn, 

khoảng 38 triệu người, nhưng chỉ có 

khoảng mười nghìn người trong số họ là 

chuyên gia hàng đầu. Điều đó cũng là một 

khó khăn rất lớn khi Trung Quốc đẩy 

mạnh thu hút đầu tư vào R&D của các 

TNC hàng đầu thế giới đầu tư vào Trung 

Quốc. 

Trong điều chỉnh chính sách lao động 

của Trung Quốc, một nội dung mới đó là 

Trung Quốc nỗ lực thu hút nguồn nhân lực 

trình độ cao từ nước ngoài vào Trung Quốc 

để tham gia nghiên cứu và làm việc. Trung 

Quốc đề ra các kế hoạch như “Kế hoạch 

trăm người ”, “Kế hoạch thu hút nhân tài 

kiệt xuất từ nước ngoài”, “Kế hoạch đội 

sáng tạo hợp tác quốc tế ” với sự tài trợ của 

chính phủ cho các dự án nghiên cứu của 

các trường đại học và viện nghiên cứu 

tuyển dụng đội ngũ nhân lực này. Trung 

Quốc còn cử các đoàn tuyển dụng nhân tài 

quy mô lớn sang các nước châu Âu và Mỹ 

để tuyển dụng. Năm 2007, Viện Khoa học 

Trung Quốc đã tiến hành chuyến đi tuyển 

dụng này. Đối tượng được tuyển dụng là 

các lưu học sinh Trung Quốc ưu tú tại các 

trường đại học nước ngoài. Trong gần 15 

năm qua, Trung Quốc cũng đã nỗ lực thu 

hút chất xám là những nhân tài khoa học, 

kỹ thuật người Trung Quốc từ Mỹ trở về 

nước để làm việc. Tháng 12-2008, chương 

trình “Hàng nghìn nhân tài” với mục tiêu 

là đưa 2000 người  về nước trong giai đoạn 

2008-2018.  Vì vậy tháng 6-2010, Trung 

Quốc đã ban hành Đề cương Quy hoạch 

phát triển nhân tài trung và dài hạn quốc 

gia (2010-2020) nhằm xây dựng đội ngũ 

nhân lực là các chuyên gia về khoa học, kỹ 

thuật và nhân lực có trình độ, có sức cạnh 

tranh trên thế giới. Đề cương đưa ra mục 

tiêu tổng thể phát triển đến năm 2020, lực 

lượng nhân lực có trình độ và trình độ cao 
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phải tăng từ 114 triệu người hiện nay lên 

đến 180 triệu người, tỷ lệ số người có trình 

độ đại học trong độ tuổi lao động phải đạt 

20% thay cho gần 10% như hiện nay. 

Trung Quốc xây dựng đội ngũ nhân tài 

trong các lĩnh vực trọng điểm phát triển 

kinh tế, xã hội như chế tạo, thông tin, công 

nghệ sinh học, hàng không, vũ trụ...Đề 

cương đưa ra các chính sách quan trọng để 

đảm bảo các mục tiều đề ra phải đạt được 

như chính sách thuế, tài chính, chính sách 

hỗ trợ nhân tài lập nghiệp, chính sách bảo 

vệ quyền sở hữu trí tuệ.[7] 

2. Kết luận 

Trước khi gia nhập WTO, Trung Quốc 

rất cần nguồn vốn FDI để đẩy nhanh tăng 

trưởng kinh tế, phát triển cơ sở hạ tầng, 

đẩy mạnh xuất khẩu. Quan điểm Trung 

Quốc trong giai đoạn này là thu hút FDI 

bằng mọi cách. Chính vì vậy việc điều 

chỉnh chính sách FDI trong thời kỳ này đã 

tăng nhiều ưu đãi, đồng thời cũng “dễ dãi” 

với các nguồn công nghệ mà các doanh 

nghiệp có vốn FDI đưa vào. Chất lượng 

FDI của giai đoạn này chưa cao mặc dù 

quy mô FDI đầu tư vào Trung Quốc ngày 

càng lớn. 

Sau khi gia nhập WTO, những yêu cầu 

mới từ trong nước và bối cảnh thế giới buộc 

Trung Quốc phải điều chỉnh chính sách 

FDI. Trung Quốc đã định hướng lại mục 

tiêu thu hút nguồn vốn này. Với một 

thành quả tăng trưởng mạnh mẽ, nguồn 

dự trữ ngoại tệ rất lớn- đứng hàng đầu 

trên thế giới. Với một vị thế mới làm tăng 

sức mạnh của Trung Quốc trong thỏa 

thuận, Trung Quốc đã đặt ra mục tiêu 

nâng cao chất lượng của nguồn vốn này 

như chọn lọc công nghệ cao và hạn chế việc 

tiêu thụ nhiều năng lượng, hạn chế « 

nhiễm môi trường, sử dụng nguồn lao động 

có năng lực cao, đẩy mạnh các hoạt động 

R&D. Trung Quốc đã điều chỉnh các chính 

sách FDI theo mục tiêu này, một mặt tạo 

ra khung khổ pháp lý rõ ràng và chặt chẽ 

vừa đáp ứng yêu cầu của các nhà đầu tư 

nước ngoài, mặt khác cùng với giúp chính 

phủ Trung Quốc kiểm soát tốt hơn và khai 

thác có hiệu quả hơn nguồn vốn FDI. 
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